Bài 12:

U LÀNH TÍNH Ở THANH QUẢN

Chúng ta có thể gặp nhiều loại u lành tính ở thanh quản. Tùy theo xuất phát điểm và hướng biến diễn của u, người ta chia ra làm ba loại: u xuất phát trong thanh quản và biến diễn trong thanh quản, u xuất phát trong thanh quản và biến diễn ngoài thanh quản, u xuất phát ngoài thanh quản nhưng biến diễn vào trong thanh quản. 

I. U xuấtphát trong thanh quản và biến diễn trong thanh quản.

Những u này xuất phát từ trong thanh quản và suốt trong quá trình biến diễn không vượt ra khỏi phạm vi thanh quản.

Trước kia người ta gọi tất cả các loại u này là pôlyp thanh quản. Để tránh mọi sự nhầm lẫn, chúng tôi chia các u này ra làm ba nhóm: Pôlyp thanh quản, hatï thanh đai và papilôm thanh quản.

1. Pôlyp thanh quản.
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Chữ pôlyp ở đây có nghĩa rộng. Nó gồm những pôlyp thật sự do phù nề niêm mạc và pôlyp - u do quá sản của các tổ chức biểu mô hay tổ chức liên kết.

a. Lâm sàng.

Pôlyp thanh quản là loại u mà chúng ta thường hay gặp nhất trong các u lành tính ở thanh quản.

Đây là những u cứng hoặc mềm, màu hồng nhạt, to bằng hạt gạo hoặc hạt ngô, mọc ở thanh đai hoặc băng thanh thất. U có thể có cuống hoặc không có cuống, có khi nằm trên thanh môn, có khi nằm dưới thanh môn. Nếu là một u nhỏ và cứng nó có thể gây ra một vết lõm ở bờ thanh đai đối diện. U tác động như một di vật và hay gây ra sung huyết niêm mạc chung quanh chân u.

Triệu chứng lâm sàng chính là khàn tiếng, không nói to và nói lâu được. Có khi bệnh nhân nói tiếng hai giọng, nhất là khi nói to. Ít khi bệnh nhân mất tiếng hẳn.

Hiện tượng khó thở rất ít thấy. Không khó nuốt. Bệnh nhân ít ho.

b. Các thể lâm sàng. 

Giải phẫu bệnh lý giúp chúng ta phân tách nhóm pôlyp này ra làm nhiều loại tùy theo kết quả của sinh thiết.

- U xơ: loại này thường gặp ở người lớn. Thành phần cơ bản là tổ chức xơ. Xơ thường pha lẫn với sụn hoặc tế bào mỡ và mạch máu. Lớp biểu mô bên ngoài bị sừng hóa. Bề ngoài của u tròn, nhẵn, có hoặc không có cuống. U xơ hay mọc ở bờ dây thanh.

- U myxôn giả hiệu: u nhỏ, mềm, màu hồng nhạt, có vẻ mọng nước, có cuống, giống như pôlyp mũi. 

Đôi khi chúng ta thấy u myxôm thật. Đó là những đám lầy nhầy, mềm nhũn, không có cuống, trong như thạch, khu trú ở thanh đai hoặc ở băng thanh thất. Myxôm thật rất ít có.

- U tuyến thể nang: u nhỏ bằng hạt gạo, trắng đục, ở ngay dưới lớp biểu mô, chứa chất nhầy. Đó là những tuyến của niêm mạc bi tắc biến thành u nang. Vị trí thông thường  ở thanh đai.

- U mạch máùu: u mạch máu có thể thấy ở bất kỳ điểm nào của thanh quản. Đây là những u cụt (không có cuống), màu đỏ sẫm, có vẻ xù xì, dễ chảy máu khi chạm đến.

- U sụn: hiếm có. U này xuất phát từ sụn giáp trạng hoặc sụn nhẫn, làm phồng niêm mạc và hẹp lòng thanh quản. U có thể thâm nhiễm ra mặt ngoài của sụn và xuất hiện dưới da.

Làm sinh thiết u sụn rất khó vì nó cứng và được niêm mạc lành mạnh che phủ. Kìm sinh thiết chỉ bấm được lớp niêm mạc bên ngoài. Nhiều khi người ta phải bổ thanh quản ra rồi làm sinh thiết xem ngay tức thì (biopsie extemporaneùe).

- Lộn thanh thất (éversion ventriculaire).

Nói cho đúng, trong bệnh này niêm mạc thanh thất không bị bong và lộn ra như một chiếc găng tay.Thực sự lớp dưới niêm mạc của thanh thất bị phù nề trở nên dày và đẩy dồn niêm mạc về phía thanh môn.

Bệnh nhân bị khàn tiếng vì u đè lên thanh đai. Đôi khi bệnh nhân có khó thở nếu là lộn thanh thất cả hai bên.

Soi thanh quản thấy có một cái nẹp dài màu đỏ, nằm dưới băng thanh thất và trên thanh đai, che lấp thanh đai. Lúc phát âm thì chúng ta thấy rõ khối u nằm trên thanh đai đối diện.

Sau khi chấm cocain - adrênalin u sẽ teo lại và chúng ta nhìn thấy rõ thanh đai ở phía dưới. Như vậy chúng ta có thể chẩn đoán phân loại lộn thanh thất với quá phát băng thanh thất hoặc quá phát thanh đai. Lộn thanh thất do giang mai hay do lao thường có kèm theo sưng băng thanh thất. 

c. Tiên lượng và điều trị.

Tiên lượng nói chung là nhẹ, u không ác tính hóa, không nguy hiểm đến tính mạng. Riêng đối với những người làm nghề ca hát, giảng dạy, bán hàng, bệnh có thể trở ngại cho việc hành nghề của họ.

Điều trị bằng thuốc như hít dầu khuynh diệp, xông hơi eucalyptus, hơi cánh kiến trắng (benjoin) có tác dụng làm giảm sung huyết.

Điều trị chủ yếu là phải cắt khối u. Thường người ta hay soi thanh quản gián tiếp và dùng kìm Frankel để cắt pôlyp (tay trái cầm gương, tay phải cầm kìm).

Chúng ta cũng có thể để bệnh nhân nằm, rồi soi thanh quản trực tiếp bằng ống Portmann - Prades và cắt pôlyp theo phương pháp vi phẫu. 

Nếu là lộn thanh thất chúng ta đốt bằng côte điện.

Trong một số trường hợp u ở mép trước, không cắt bằng đường tự nhiên được, chúng ta phải mở sụn giáp trạng ra giải quyết u.

Nếu u ở hạ thanh môn, chúng ta có thể vào thanh quản bằng lối rạch bờ dưới sụn nhẫn.

2. Hạt thanh đai, viêm thanh quản hạt.
                                               [image: image2.png]



                                              Hình ảnh nội soi thấy hạt xơ dây thanh 2 bên
                                                          trikhantieng.com
Hạt thanh đai hay hòn thanh đai là hai cái u nhỏ bằng nửa hạt gạo, hình tròn hoặc nhọn, mọc trên bờ tự do của hai dây thanh, ở chỗ tiếp điểm của phần ba trước với phần ba giữa. Hạt thanh đai gồm có một cái nhân xơ bao bọc bởi biểu mô quá sản. Người ta còn gọi bệnh này là viêm thanh quản hòn (viêm thanh quản cục) (laryngite nodulaire), một thể của viêm thanh quản quá phát. 

Bệnh này có thể gặp ở người lớn hoặc trẻ con. Hạt thanh quản thường xuất hiện sau viêm thanh quản, nhưng cũng có những trường hợp bệnh xuất hiện một cách độc lập.

Nguyên nhân chính là lạm dụng giọng cao như cố hát cao không đúng với âm vực của mình hoặc la the thé nhiều. Nguyên nhân thứ hai là nói nhiều (hoặc ca hát) trong khi thanh quản đang bị viêm.

 
Người ta có đưa ra nhiều thuyết để giải thích vị trí luôn cố định của hạt thanh đai ở chỗ nối liền phần ba trước với phần ba giữa của thanh đai. Có người cho rằng ở đó là chỗ cọ xát tối đa, có người nói rằng ở đó là điểm nút trong khi thanh đai rung động, tiết nhầy luôn đọng lại ở điểm nút và gây ra quá sản niêm mạc.

a. Triệu chứng.

Lúc đầu bệnh nhân chi khàn tiếng khi nói nhiều và không hát giọng cao được. Trong khi hát, chuyển nốt thấy khó khăn. Nếu bệnh nhân cố hát mạnh lên thì tiếng sẽ bị rè.

Về sau tiếng nói trở nên khàn liên tục. Bệnh nhân không nói lâu được vì chóng mệt do không khí thoát ra quá nhiều ở kẽ hở giữa hai thanh đai.

Soi thanh quản thấy ở chỗ nối liền phần ba trước với phần ba giữa của thanh đai có một hạt to bằng đầu kim ghim, hình tròn hoặc nhọn. Mỗi bên thanh đai có một hạt, hai hạt, hai bên đối diện với nhau. Khi phát âm hai hạt này chạm vào nhau làm cho hai bờ dây thanh không sát lại được.

Bệnh kéo dài vô hạn định và không có biến chứng nguy hiểm.

Trong khi chẩn đoán, chúng ta không nên nhầm với tiết nhầy đọng ở thanh đai. Nếu là tiết nhầy nó sẽ bật ra sau khi ho.

Cũng không nên nhầm với các loại pôlyp thanh quản. Những u này to hơn, thường có cuống và mọc ở một bên thanh đai.

b. Điều trị. 

Nếu bệnh mới phát, hạt thanh quản còn non, có thể điều trị bằng ngưng nói, ngưng hát trong vài tuần. Đồng thời chấm vào thanh đai các loại thuốc săn như nitrat bạc 1% hoặc phèn chua 1% hai ngày một lần. 

Nếu bệnh đã lâu, hạt nhân đã chai cứng thì phải dùng kìm Fraenkel cắt hoặc dùng phương pháp soi thanh quản treo và cắt bằng kim vi phẫu. Sau khi cắt phải kiêng không nói trong một tuần.

Phòng bệnh: đối với ca sĩ tuyệt đối không được hát trong khi bị viêm thanh quản chưa thật khỏi, không nên cố hát trên hoặc dưới âm vực của mình.

2. Papilôâm thanh quản.
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Papilôm là những u sùi lành tính có xu hướng lan rộng và dễ tái phát sau khi cắt.

Hiện nay chúng ta chưa biết rõ nguyên nhân gây ra bệnh. Có người cho là do virut, có người cho là do viêm mãn tính...

Bệnh có thể gặp ở bất kỳ tuổi nào: trẻ em, người lớn, người già... Phụ nữ ít mắc bệnh này.

Về giải phẫu bệnh học, papilôm là những nốt sùi hình quả dâu tằm hoặc hình cải hoa (chou - fleur) nhiều nhánh, màu trắng xám hoặc đỏ. Mỗi đơn vị Papilôm gồm một cái cốt bằng tổ chức liên kết, tổ chức biểu mô xung quanh quá sản rất nhiều. Người ta còn gọi papilôm là u nhú do sự quá sản của các gai nhú dưới lớp biểu mô.

a. Triệu chứng.

Triệu chứng chính của papilôm là khó nói. Bệnh nhân có thể khàn tiếng hoặc mất tiếng tùy theo khối lượng của u. Không có hiện tượng đau hoặc khó nuốt. Ở trẻ em bệnh thường đưa đến khó thở. Nếu u to, bệnh nhân sẽ bị khó thở thanh quản một cách liên tục và thỉnh thoảng lại có những cơn ngạt thở tím tái do co thắt hoặc viêm bội nhiễm.

Soi thanh quản ở bệnh nhân là người lớn cho thấy khối u màu đỏ xám, sần sùi như quả dâu tằm, mọc từng chùm dọc theo thanh đai. Trong papilôm sừng hóa, khối u màu trắng xám.

Còn ở trẻ em, ống soi thanh quản Chevalier - Jackson cho chúng ta thấy những khối sùi giống như cải hoa (chou - fleur) màu hồng hoặc màu xám, có cuống hoặc không có cuống, mọc rải rác khắp thanh quản từ thanh đai qua băng thanh thất, lên đến thanh thiệt và có khi tràn ra đến sụn phễu... Khối u có thể chiếm hết tiền đình thanh quản và che lấp thanh môn, Papilôm có thể xâm nhập vào khí quản. 

Tiên lượng khác nhau tùy theo bệnh nhân là người lớn hay trẻ em. 

Đối với người lớn, tiên lượng nhẹ nhưng nên nhớ rằng trong một số ít trường hợp papilôm có thể ung thư hóa được.

Đối với trẻ em, tiên lượng không tốt: papilôm có xu hướng lan rộng gây ra khó thở và tái phát sau khi cắt.

Khó thở do papilôm ở trẻ em có thể đưa đến tử vong. Trường hợp em bé chịu đựng được đến tuổi dậy thì, tự nhiên u sẽ thoái triển.

Trong chẩn đoán bệnh ở người lớn, nên loại các bệnh lao thanh quản, giang mai thanh quản hoặc ung thư thanh quản. Chúng ta căùn cứ vào: thử đờm (vi khuẩn lao), phản ứng B.W...sinh thiết để loại những bệnh đó.

Đối với trẻ em, không nên nhầm papilôm với dị vật nằm lâu trong thanh quản có nụ sùi che lấp bằng cách hỏi tiền sử (hội chứng xâm nhập).

b. Điều trị.

Sách kinh điển nói nên cho uống magiê oxyt (magnésie calcinée) 0,20g đến 0,80g (tùy theo tuổi) trước bữa cơm, trong sáu tháng.

Phương pháp điều trị hiện nay như sau:

Đối với trẻ em:

Dùng kìm bấm sinh thiết cắt papilôm thường kỳ khoảng một tháng hoặc hai tháng một lần. Trong khi cắt, không nên làm thương tổn sâu niêm mạc. Cách điều trị này được thực hiện trong nhiều năm cho đến khi em bé đến tuổi dậy thì.

Cũng có người dùng đông điện hoặc đốt lạnh để điều trị papilôm.

Nên tránh mở khí quản nếu không có ngạt thở nặng, nguy hiểm đến tính mạng vì sau khi mở khí quản, khó mà rút bỏ canuyn được và làm cho papilôm có khả nâng tràn xuống khí quản.

Chúng ta có thể dùng tia Roentgen với liều lượng chống viêm (300r). Như vậy sẽ không hại cho sự phát triển của thanh quản.

Đối với người lớn:

Papilôm không có xu hướng thoái triển mà ngược lại có thể bị ung thư hóa. Vì vậy chúng ta nên cắt bỏ papilôm. Chúng ta có thể cắt vi phẫu qua ống soi thanh quản treo hoặc cắt bằng kìm Frankel. Đối với u lan rộng chúng ta nên bổ đôi sụn giáp và dùng đông điện tiêu diệt papilôm.

Không nên dùng tia X với liều lượng cao để chữa papilôm vì u này không nhạy cảm với quang tuyến và có khả năng ác tính hóa sau khi áp tia X.
Ngoài những loại u thanh quản đã kể trên, đôi khi chúng ta có thể gặp u dạng bột (tumeur amyloide), u mỡ, v.v...Những u này rất hiếm.

Người ta điều trị bằng phẫu thuật mở thanh quản và cắt khối u. 

II. U xuất phát từ thanh quản và biểu hiện ra ngoài: u hơi thanh quản.
U hơi thanh quản là kết quả của sự thoát vị niêm mạc thanh quản theo một khe hở của cơ quan này.

Bệnh có thể gặp ở mọi độ tuổi nhưng thường là ở người lớn. Nguyên nhân thuận lợi là khe hở ở thành thanh quản. Những khe hở này có thể bẩm sinh như khe ở góc trước của sụn giáp hoặc thanh thất quá rộng có nhánh đi luồn vào băng thanh thất. Đôi khi khe hở là hậu quả của tiêu hủy sụn do viêm màng sụn.

Nguyên nhân quyết định là sự tăng áp lực quá mức ở thanh thất do bệnh nhân nhịn hơi cố gắng nhấc vật nặng hoặc lấy sức thổi thật mạnh. 

Niêm mạc hay thoát vị ở vùng bên của màng giáp móng hoặc ở dọc theo góc trước của sụn giáùp. Trong khi tuộït ra ngoài, niêm mạc lôi cuốn theo một lớp tổ chức liên kết và hình thành một cái bọc chung quanh túi hơi. U hơi có thể phát triển ra ngoài thanh quản hoặc vào trong lòng thanh quản.

1.Triệu chứng.

Tùy theo loại u hơi chúng ta sẽ có những triệu chứng khác nhau.

a. U hơi ngoài: loại này chiếm đa số. 
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                                                            scielo.br
                                                              External laryngocele
Bệnh nhân có một cái u tròn, đều, nhẵn, mềm, không đau. U thường to bằng quả trứng gà hoặc quả cam và nằm ở phía trước cơ ức đòn chũm, ngang tầm màng giáp - móng. Khi bị bóp u sẽ xẹp và có tiếng kêu lào xào, nếu buông tay ra u sẽ hình thành lại. Lúc bệnh nhân ho hoặc nín hơi làm tăng áp lực đường hô hấp thì u sẽ căng phồng. Dùng ngón tay gõ vào u có tiếng kêu rỗng. Dùng đèn chiếu thấy ánh sáng xuyên qua khối u.

Không có triệu chứng chức năng. Nói năng bình thường, không khó thở.

b. U hơi trong:
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                  http://www.med.nyu.edu/voicecenter/resources/photo/laryngocele.html
Niêm mạc thanh thất thoát vị ở vùng băng thanh thất, hình thành một cái túi tròn, nhẵn, to bằng đầu ngón tay màu hồng nhạt hoặc xám nhạt chiếm gần hết tiền đình. U mềm, có thể dùng que bông ấn lõm được.

Tiếng nói của bệnh nhân bị thay đổi: tiếng nói mất vang và kém âm sắc.

Nếu u to bệnh nhân sẽ bị khó thở.

Ở một bệnh nhân chúng ta có thể thấy hai loại u hơi trong và ngoài kết hợp với nhau. Người ta gọi đó là u hơi hỗn hợp. Lâu ngày u hơi có thể bị viêm nhiễm và tắc nghẽn. Thành u trở nên dày, cứng và đau. Trong túi hơi sẽ có tiết dịch.
Tiên lượng nói chung tốt.

Chẩn đoán tương đối dễ. Nên chẩn đoán phân loại với u hơi khí quản, loại u này ở thấp hơn u hơi thanh quản. Chúng ta cũng không nhầm với tràn khí dưới da do thủng thanh quản.

Trong biến chứng này hiện tượng bệnh lý lan rôïng khắp cổ, mặt và ngực. Trong tràn khí dưới da có hiệän tượng xốp như tuyết khi ngón tay ấn vào da.

2. Điều trị.

Đối với u hơi ngoài còn bé, chúng ta có thể ấn xẹp u rồi dùng băng quấn chung quanh cổ để giữ nó lại. 

Đối với u lớn chúng ta nên làm phẫu thuật cắt xén toàn bộ túi hơi và khâu kín khe hở thanh quản lại. 

Đối với u hơi trong, chúng ta có thể dùng dao thanh quản chọc thủng cho thoát hơi. Nếu cần có thể bổ sụn giáp  rồi cắt xén toàn bộ túi hơi.

III. U nang cạnh thanh quản.

Các sách kinh điển còn gọi những u này là kén (kyste) thanh quản. Thật ra những u nang này tuy biểu hiện bằng triệu chứng thanh quản nhưng ở ngoài thanh quản, xuất phát điểm của nó là ngăn giáp – móng - thanh thiệt. Ngăn này có ranh giới như sau: phía trước là màng giáp - móng, phía sau là sụïn thanh thiệt, phía trên là dây chằng móng - thanh thiệt.

Bản chất của những u vùng này thường là kén, đôi khi chúng ta gặp u cứng như là hạch hoặc saccôm.
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                                   Kystes du tractus thyréoglosse ou du 1er arc branchial
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1. Triệu chứng.

Triệu chứng thanh quản là chủ yếu tuy rằng u phát triển ở bên cạnh thanh quản. Bệnh biến diễn chia làm hai giai đoạn.

a. Giai đoạn tiềm tàng:

Bệnh chưa có triệu chứng chức năng về thanh quản. Tình cờ chúng ta soi thanh quản và thấy một bên rãnh lưỡi thanh thiệt bi lấp đầy. Đồng thời thanh thiệt cũng bi vẹo và chân nở phình về một bên gần nẹp phễu - thanh thiệt.

b. Giai đoạn thể hiện ra ngoài: 


U có xu hướng phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau.

- Phát triển lên trên: 

Phát triển xuyên qua dây chằng móng thanh thiệt. Soi thanh quản thấy ở một bên rãnh lưỡi thanh thiệt có khối u tròn, nhẵn bóng, màu xám, to bằng đầu ngón tay cái, đẩy dồn thanh thiệt về phía sau. Thanh thiệt bị bẻ cụp xuống và che phủ thanh quản.

Bệnh nhân có cảm giác vướng họng như có dị vật và chảy nhiều nước bọt.

- Phát triển ra phía trước: 

U đẩy dồn phần bên ngoài màng giáp - móng hoặc làm thủng màng này và xuất hiện dưới da. U tròn, chắc, dính chặt vào khối thanh quản và di độïng lên xuống với khối này mỗi khi bệnh nhân nuốt.

- Phát triển về phía sau: 

U xâm nhâïp nẹp phễu - thanh thiệt, lấn vào tiền đình. Bệnh nhân bị khó thở sớm, lúc đầu còn nhẹ, về sau khó thở nặng, có khi phải mở khí quản cấp cứu.

Tiếng nói cũng thay đổi. Soi thanh quản thấy một bên nẹp phễu - thanh thiệt nở phình ra và hình thành một khối u tròn, xám, che lấp băng thanh thất và thanh đai.

Biến diễn chung của u cạnh thanh quản là ngày càng lớn dần, dẫn đến khó thở.

Chẩn đoán quyết định dựa vào triệu chứng vẹo thanh thiệt và sự lấp đầy rãnh lưỡi-thanh thiệt.

Chúng ta nghĩ đến u nang, nếu thấy u màu xám trong như thạch. Chúng ta nghĩ đến u tổ chức liên kết lành tính, nếu u màu đỏ hồng và cứng chắc. Chúng ta nghĩ đến saccôm, nếu u tiến triển nhanh và thâm nhiễm. Dù vậy cũng cần phải làm sinh thiết.

Nên chẩn đoán phân loại với:

- U hơi ngoài: u này mềm, ấn xẹp được.

- Hạch trước thanh quản: hạch dưới da cạn, không dính chặt vào thanh quản.

- Kén trước móng (kyste adhyoidien) : u nang này chiếm vị trí trung tuyến.

2. Điều trị.

Nếu là u nang chúng ta có thể chọc thủng bằng côte điện qua đường họng. Nếu là u cứng, chúng ta phải rạch màng giáp - móng rồi bóc tách toàn bộ khối u. Nếu là saccôm, phải dùng quang tuyến X. 

